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Trào ngược dạ dày thực quản (GER) là triệu chứng 

thường gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ sơ sinh non 

tháng. Việc chẩn đoán thường khó khăn do triệu 

chứng không điển hình và các xét nghiệm chẩn đoán 

thường hạn chế. Tuy nhiên, việc điều trị tích cực không 

phải lúc nào cũng cần thiết vì triệu chứng thường có xu 

hướng giảm dần và tự giới hạn trong năm đầu đời.

CƠ CHẾ

   Sự lỏng lẻo của cơ thắt thực quản dưới: tức là sự 

giảm đột ngột áp suất cơ vòng thực quản dưới, thấp 

hơn áp suất trong dạ dày, điều này không liên quan 

đến việc nuốt và gây ra sự nôn trớ từ dạ dày vào 

thực quản.

  Trống dạ dày: thời gian trống dạ dày tăng theo sự 

giảm của tuồi thai. Điều này làm tăng thể tích dịch 

lỏng dạ dày giúp dễ trào ngược.

  Cử động thực quản trẻ non tháng thường chưa trưởng 

thành dễ gây trào ngược.

  Rối loạn hô hấp: có thể vì tăng công thở làm tăng áp 

lực ổ bụng so với áp lực lồng ngực.

  Sonde dạ dày: sự hiện diện của sonde dạ dày miệng 

hay dạ dày mũi làm tăng sự thư giãn cơ vòng thực 

quản dưới và làm giảm sự trống dạ dày.

TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG

   Triệu chứng chung: kích thích, khó chịu, nôn trớ, uốn 

éo, làm nặng thêm bệnh phổi, và chậm tăng trưởng. 
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Trào ngược thường xảy ra sau bú.

   Loạn sản phế quản phổi: do sự hít dịch dạ dày vào phổi.

   Chậm tăng trưởng.

   Liên quan ngưng thở: 

+  Ngưng thở >_15 giây liên quan 1% giai đoạn trào 

ngược.

+  Ngưng thở >_10 giây liên quan 8,5% giai đoạn trào 

ngược.

CHẨN ĐOÁN

Là một thách thức do triệu chứng không đặc hiệu và 

các xét nghiệm chẩn đoán còn hạn chế.

Bệnh sử và thăm khám

Các dấu hiệu không đặc hiệu như trớ sữa, nôn ói, kích 

thích, uốn éo, triệu chứng hô hấp. Ngược lại, các dấu 

hiệu ói dịch mật, xuất huyết tiêu hóa, tiêu chảy, táo bón, 

sốt, li bì, chướng bụng và gan lách to thường gợi ý chẩn 

đoán khác hơn là trào ngược.

Xét nghiệm chẩn đoán

   Đầu đo pH thực quản: đo pH acid dạ dày trào ngược 

ở đoạn thực quản xa. Xét nghiệm được đo trong 24 

giờ. Chỉ số trào ngược được tính bằng tỷ lệ thời gian 

pH <4 trên tổng thời gian thực hiện.

   Kháng trở gian ống: cho phép chẩn đoán GER dựa 

trên sự thay đổi kháng trở đối với dòng điện lưu hành 

khi có sự di chuyển dòng nước hay khí giữa 2 điện 

cực. Ưu điểm là có thể đánh giá trào ngược sau bú.

   Các kỹ thuật khác: thường dùng cho trẻ lớn hơn như 

nội soi và đo áp lực thực quản.

ĐIỀU TRỊ

Khởi đầu là bảo tồn bao gồm thay đổi chế độ ăn uống và 

giáo dục cha mẹ bệnh nhân. Liệu pháp thuốc áp dụng 

cho trẻ thất bại điều trị bảo tồn và trào ngược nhiều.

   Điều trị không thuốc: bao gồm thay đổi chế độ ăn 

và giáo dục cha mẹ. Chúng ta cần cho cha mẹ biết 

rằng trào ngược là hiện tượng sinh lý thường gặp ở 

trẻ non tháng, thường tự giới hạn và không cần can 

thiệp đặc hiệu.

Chế độ ăn uống: chia nhỏ cữ bú, làm đặc sữa và chế 

độ không sữa bò...

Tư thế: một số nghiên cứu cho thấy tư thế nằm sấp có 

liên quan đến hội chứng đột tử trẻ em nên sau khi xuất 

viện trẻ được khuyên nằm ngửa khi ngủ lúc ở nhà.

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào cho thấy tư thế lý 

tưởng nhất giúp giảm trào ngược cho trẻ. Các nghiên 

cứu được tiến hành so sánh giữa 2 tư thế sấp và ngửa, 

nghiêng phải và trái và cho thấy sự khác biệt về hiệu 

quả giảm trào ngược không có ý nghĩa thống kê.

   Điều trị thuốc 

+  Thuốc ức chế acid: thuốc ức chế làm tăng pH 

dạ dày, do đó làm giảm tiếp xúc acid thực quản 

trong giai đoạn trào ngược. Thuốc bao gồm 

kháng thụ thể H2 như Cimetidine, Famotidine, 

Ranitidine, hay Nizatidine và ức chế bơm proton 

như Omeprazole và Lansoprazole.

   Ức chế acid: được sử dụng rộng rãi trong thực 

hành trẻ sơ sinh với ít bằng chứng về tác dụng 

ngắn và lâu dài.

Kháng thụ thể H2 như Ranitidine làm giới hạn 

hoạt động histamine được phóng thích từ tế 

bào mast.

 Ức chế bơm proton như Omeprazole và 

Lansoprazole được sử dụng rộng rãi do tác 

dụng làm giảm acid hiệu quả trong điều trị 

ngắn hạn và dài hạn. 

Tuy nhiên, cũng ghi nhận tác dụng phụ như:

   Ức chế acid dạ dày có liên quan viêm ruột hoại 

tử, thay đổi vi khuẩn thường trú dạ dày và trong 
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vài nghiên cứu làm tăng nhiễm trùng huyết, 

viêm phổi và các nhiễm trùng khác.

   Một nghiên cứu về Cimetidinecho trẻ rất nhẹ 

cân đã phải dừng lại vì theo dõi thấy tăng nguy 

cơ tử vong và xuất huyết não thất.

+ Thuốc tăng nhu động: cải thiện trống dạ dày 

và tăng trương lực cơ thắt thực quản, bao gồm 

Metoclopramidehay Cisapride. 

Thuốc tăng nhu động thường hạn chế vì hiệu quả 

không chắc chắn và tiềm tàng tác dụng không 

mong muốn.

  Tác dụng Metoclopramide không rõ ràng. Vài 

báo cáo cho thấy thuốc gây kích thích, rối loạn 

trương lực và các triệu chứng khác.

   Cisapride đã bị loại bỏ vì nguy cơ loạn nhịp nhất.

   Baclofen, thuốc ức chế thụ thể gamma-amino-

butyric acid B thúc đẩy làm trống dạ dày nhưng 

tính an toàn và hiệu quả chưa đủ thuyết phục.

  Erythromycin không làm giảm sự dung nạp 

thức ăn.

Một thử nghiệm trẻ non tháng tuổi trung bình 

29 tuần tuổi thai kết hợp Metoclopramide và 

Ranitidine không làm giảm triệu chứng mà còn 

làm chậm nhịp tim khi so sánh với giả dược.

   Nuôi ăn xuyên môn vị: như sonde tá tràng hay hỗng 

tràng theo giả thuyết có làm giảm GER nhưng đòi 

hỏi kỹ thuật đặt đúng vị trí và giữ cố định.

   Phẫu thuật: áp dụng cho trẻ bệnh trào ngược dạ dày 

thực quản nặng, đã được điều trị nội khoa tích cực. 

Những bệnh nhân này thường có bệnh lý thần kinh 

trung ương hay hô hấp hay đe dọa tính mạng có liên 

quan trào ngược. 

TÓM TẮT VÀ KHUYẾN CÁO

Trào ngược dạ dày thực quản thường gặp trong giai 

đoạn nhũ nhi, đặc biệt là trẻ sinh non. Tăng nguy cơ 

trào ngược được nghĩ là do sự chưa trưởng thành hay 

khiếm khuyết các yếu tố giải phẫu và sinh lý mà các 

yếu tố này vốn dĩ làm hạn chế trào ngược. Đa phần trẻ 

không có triệu chứng và thường tự giới hạn trong năm 

đầu nên không nhất thiết phải chẩn đoán và can thiệp.

Chẩn đoán GER là thử thách ở trẻ non tháng do triệu 

chứng không đặc hiệu và các phương pháp chẩn đoán 

hạn chế. Xét nghiệm thường dùng chẩn đoán là theo 

dõi pH thực quản.

Điều trị thường khởi đầu bằng các biện pháp không 

thuốc như thay đổi chế độ ăn (chia nhỏ cữ bú và làm 

đặc sữa bằng ngũ cốc).

Điều trị thuốc bao gồm kháng thụ thể H2, ức chế bơm 

proton,  thuốc tăng nhu động. Hiệân tại, điều trị này 

chưa thấy hiệu quả mà còn có thể gây ra tác dụng 

không mong muốn nên chỉ sử dụng trong trường hợp 

trẻ bệnh nặng, thất bại điều trị bằng các biện pháp 

không dùng thuốc.
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